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Dương Danh Dy 

dịch

hông thường, tổng sản phẩm quốc 
nội (GDP) là một chỉ tiêu có tính 

cơ sở phản ánh sự tăng trưởng kinh tế, 
qui mô kinh tế, trình độ phát triển 
kinh tế bình quân đầu người, cơ cấu 
kinh tế và sự thay đổi mức giá cả của 
một nước. Vì vậy nó là một công cụ 
quan trọng, thích hợp được dùng phổ 
biến trên thế giới để khảo sát sự phát 
triển và sự thay đổi trong nền kinh tế 
quốc dân. Nhận thức chính xác và sử 
dụng hợp lý chỉ tiêu này có ý nghĩa 
quan trọng trong việc khảo sát và đánh 
giá tình trạng phát triển bền vững, nhịp 
nhàng, toàn diện nền kinh tế Trung 
Quốc. 

GDP là công cụ quan trọng phản 
ánh tình hình phát triển của nền kinh tế 
quốc dân 

Trước tiên, tỷ lệ tăng trưởng GDP là 
chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất  
mô tả tình hình tăng trưởng kinh tế. 
Trên thế giới hầu như không có quốc gia 
nào không quan tâm tới tăng trưởng 
kinh tế, bởi vì nếu không có tăng trưởng 
kinh tế thích đáng sẽ không có sự phồn 

vinh kinh tế của đất nước và nâng cao 
đời sống của nhân dân. Trước mắt, 
ngành thống kê của các nước đều coi tỷ 
lệ tăng trưởng GDP là chỉ tiêu kinh tế vĩ 
mô có tính tổng hợp quan trọng nhất để 
mô tả tình hình tăng trưởng kinh tế. (*) 

Thứ hai, GDP là chỉ tiêu kinh tế vĩ 
mô quan trọng nhất phản ánh qui mô 
kinh tế. Qui mô kinh tế của một quốc 
gia là một trong những tiêu chí quan 
trọng của thực lực kinh tế và vị thế quốc 
tế của nước đó. Tất nhiên, qui mô kinh 
tế, thực lực kinh tế và vị thế quốc tế 
không phải là ngang bằng. Trong cùng 
một qui mô kinh tế như nhau, do chất 
lượng và hiệu quả của tăng trưởng kinh 
tế, hàm lượng kỹ thuật của tăng trưởng 
kinh tế cũng như tiềm lực tăng trưởng 
kinh tế khác nhau, mà thực lực kinh tế 
và vị thế quốc tế cũng tồn tại khoảng 
cách tương đối lớn. Thế nhưng không có 
qui mô kinh tế nhất định thì không thể 
bàn nổi chuyện thực lực kinh tế và cũng 

                                           
(*) Phó Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia 
Trung Quốc. 
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khó phát huy tác dụng cần phải có trên 
quốc tế. 

Thứ ba, GDP bình quân đầu người 
là chỉ tiêu quan trọng thể hiện trình độ 
phát triển kinh tế bình quân đầu người. 
Trình độ phát triển kinh tế bình quân 
đầu người ở mức độ nhất định phản ánh 
mức độ giàu có và sự cao thấp của đời 
sống nhân dân một nước. Có quốc gia 
qui mô kinh tế tương đối lớn, nhưng 
đông dân, trình độ phát triển kinh tế 
bình quân đầu người rất thấp, nên vẫn 
bị coi là nước nghèo; có quốc gia qui mô 
kinh tế không lớn, nhưng trình độ phát 
triển kinh tế bình quân đầu người rất 
cao, nên được coi là đất nước giàu có, ví 
dụ như các nước Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, 
Đan Mạch, v.v... 

Thứ tư, GDP là chỉ tiêu quan trọng 
thể hiện cơ cấu kinh tế. Cơ cấu kinh tế 
bao giờ cũng là khâu quan trọng trong 
phát triển kinh tế. Nhiều cơ cấu kinh tế 
quan trọng như cơ cấu ngành nghề, nhu 
cầu tiêu dùng, cơ cấu kinh tế vùng v.v... 
đều được thể hiện thông qua GDP. Hiện 
nay cơ cấu ngành nghề, cơ cấu nhu cầu 
và cơ cấu kinh tế vùng của Trung Quốc 
đều tồn tại một số mâu thuẫn đột xuất, 
như trong cơ cấu ngành nghề, tỷ trọng 
ngành sản xuất thứ ba còn thấp, trong 
cơ cấu nhu cầu, tỷ trọng nhu cầu tiêu 
dùng còn thấp, trong cơ cấu kinh tế 
vùng, tỷ trọng vùng trung và tây còn 
thấp, v.v... Những vấn đề này đều được 
phản ánh thông qua GDP, chúng là căn 
cứ quan trọng để chế định cơ cấu kinh 
tế, điều chỉnh chiến lược và sách lược 
kinh tế. 

Thứ năm, GDP là chỉ tiêu quan 
trọng để phản ánh sự thay đổi của tổng 
mức giá. Trên thế giới có hai chỉ tiêu 

thường dùng để thể hiện sự thay đổi của 
tổng mức giá cả, một là CPI, tức chỉ số 
giá tiêu dùng của người dân, phản ánh 
sự thay đổi giá cả sản phẩm cuối cùng 
của tiêu dùng người dân; một cái khác 
là chỉ số giảm phát GDP, phản ánh sự 
thay đổi giá cả của mọi sản phẩm cuối 
cùng, tức ngoài việc dùng cho sản phẩm 
cuối cùng của tiêu dùng người dân ra, 
còn bao gồm những thay đổi giá cả của 
sản phẩm cuối cùng dùng cho tiêu dùng 
chính phủ, hình thành vốn cố định, biến 
động của hàng tồn đọng và xuất nhập 
khẩu. CPI rất quan trọng, bởi vì nó ảnh 
hưởng trực tiếp tới mức sống thực tế của 
người dân, liên quan tới lợi ích thiết 
thân của người dân; và chỉ số giảm phát 
GDP cũng rất quan trọng, vì nó phản 
ánh sự thay đổi giá cả toàn diện hơn. 

GDP là công cụ quan trọng và căn 
cứ quan trọng của mục tiêu chiến lược 
phát triển kinh tế và chính sách kinh tế 
vĩ mô  

Trước tiên GDP là công cụ quan 
trọng để chế định mục tiêu chiến lược và 
qui hoạch phát triển kinh tế. Ví dụ qui 
hoạch “5 năm lần thứ 11” có 22 chỉ tiêu 
kinh tế chủ yếu về phát triển kinh tế-xã 
hội, trong đó có 6 chỉ tiêu có liên quan 
tới GDP, bao gồm 2 chỉ tiêu cơ cấu kinh 
tế, 2 chỉ tiêu tài nguyên dân số-môi 
trường, 2 chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. 
Hai chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế là tăng 
trưởng trung bình năm của GDP là 
7,5% và là GDP bình quân đầu người 
năm 2010 tăng gấp đôi so với năm 2000, 
tăng trưởng trung bình năm là 6,6%. 
Hai chỉ tiêu cơ cấu kinh tế là tỷ trọng 
giá trị gia tăng của ngành dịch vụ  
chiếm trong GDP sẽ từ 40,3% năm 2005 
nâng lên 43,3% năm 2010 và tỷ trọng 
mà kinh phí dành cho R&D sẽ từ 1,3% 
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năm 2005 tăng lên 2%. Hai chỉ tiêu tài 
nguyên dân số môi trường là tiêu hao 
năng lượng cho một đơn vị GDP năm 
2010 so với năm 2005 giảm khoảng 20% 
và giá trị gia tăng lượng nước dùng cho 
công nghiệp của năm 2010 giảm 30% so 
với năm 2005. 

Thứ hai, GDP là căn cứ quan trọng 
để chế định chính sách kinh tế vĩ mô. 
Giữa biến động của chính sách kinh tế 
vĩ mô cùng tăng trưởng kinh tế và tổng 
mức giá cả của Trung Quốc tồn tại sự 
tương quan vô cùng chặt chẽ. Ví dụ như 
năm 1998, chịu ảnh hưởng của khủng 
hoảng tài chính tiền tệ châu á, tỷ lệ 
tăng trưởng kinh tế và mức độ tăng của 
CPI nhanh chóng giảm xuống, Chính 
phủ Trung Quốc đã thực thi chính sách 
tài chính tích cực từ năm 2003 đến năm 
2007, nền kinh tế tiếp tục duy trì được 
mức độ tăng trưởng cao hai con số liền 
trong 5 năm. Một lần nữa vận hành nền 
kinh tế lại xuất hiện hiện tượng quá 
nóng, từ năm 2005 đến 2006, Chính phủ 
Trung Quốc thực thi chính sách tài 
chính, tiền tệ; năm 2007 thực thi chính 
sách tài chính và chính sách tiền tệ ổn 
định có sức mạnh, chính sách tiền tệ 
xiết chặt đúng mức; tháng 9/2008, bùng 
nổ khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc 
tế, nhu cầu với bên ngoài giảm mạnh, tỷ 
lệ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng 
giảm xuống, Nhà nước thực thi chính 
sách tài chính tích cực và chính sách 
tiền tệ nới lỏng đúng mức. Có thể thấy 
tỷ lệ tăng trưởng kinh tế mà GDP phản 
ánh là căn cứ quan trọng của quyết sách 
kinh tế vĩ mô. 

GDP là cách thức quan trọng có tính 
khoa học và có tính hiệu quả để kiểm 
nghiệm chính sách kinh tế vĩ mô 

GDP không chỉ là căn cứ quan trọng 
để chế định chính sách kinh tế vĩ mô mà 
còn là thủ pháp quan trọng có tính khoa 
học và tính hiệu quả để kiểm nghiệm 
chính sách kinh tế vĩ mô. Ví dụ như, vào 
thời điểm kinh tế bị suy thoái, nhà nước 
thường áp dụng chính sách kích thích 
kinh tế, những chính sách đó có thể  
kìm hãm được suy thoái một cách hữu 
hiệu, thúc đẩy kinh tế hồi phục; vào lúc 
kinh tế quá nóng, nhà nước thường áp 
dụng chính sách kinh tế thắt chặt, nó sẽ 

kìm hãm có hiệu quả nền kinh tế quá 
nóng, lôi kéo kinh tế trở về mức độ bình 
thường; vào lúc cơ cấu kinh tế không 
hợp lý, nhà nước thường áp dụng chính 
sách điều chỉnh cơ cấu kinh tế, chính 
sách điều chỉnh kinh tế có liên quan sẽ 
phát huy tác dụng trong thời gian dự 
liệu. Tất cả những tính khoa học và tính 
có hiệu quả của chính sách kinh tế vĩ 
mô này đều phải thông qua GDP để 
kiểm nghiệm.  

GDP là chỉ tiêu quan trọng của 
ngoại giao 

Mức độ đóng góp nghĩa vụ quốc tế 
của một quốc gia, mức độ thụ hưởng ưu 
tiên đãi ngộ cũng như tầm ảnh hưởng 
trên trường quốc tế, thường có liên hệ 
chặt chẽ với GDP của một quốc gia. Ví dụ 
như GDP và GDP bình quân đầu người 
là một trong những căn cứ quan trọng 
mà Liên Hợp Quốc dựa vào để xác định 
mức độ đóng góp cho các nước thành viên 
của mình và cũng là một chỉ tiêu quan 
trọng để Ngân hàng thế giới xác định các 
nước thành viên của mình được thụ 
hưởng ưu tiên đãi ngộ. Đồng thời Quỹ 
Tiền tệ quốc tế khi xác định quyền phát 
ngôn của nước thành viên cũng phải 
khảo sát chỉ tiêu trọng điểm này. 
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Tuy nhiên cùng với sự phát triển 
kinh tế-xã hội theo chiều sâu, chỉ dựa 
riêng vào chỉ tiêu GDP để đánh giá tình 
trạng phát triển của nền kinh tế quốc 
dân thì không thể thu được kết luận 
toàn diện, chính xác. 

GDP không thể phản ánh sự phát 
triển kinh tế một cách toàn diện 

Thứ nhất, GDP không phản ánh đầy 
đủ vai trò quan trọng của dịch vụ công 
trong phát triển kinh tế. Những dịch vụ 
công do các cơ quan chính quyền cung 
cấp, như: dịch vụ hành chính, dịch vụ 
an ninh chung, dịch vụ giáo dục, dịch vụ 
y tế khám chữa bệnh, dịch vụ bảo vệ 
môi trường, v.v... đã phát huy vai trò 
quan trọng trong phát triển kinh tế. 
Thế nhưng hạch toán GDP lại lấy hoạt 
động thị trường làm chủ thể, sử dụng 
thước đo tiêu chuẩn đối với hoạt động 
kinh tế là giá cả thị trường, trong khi 
dịch vụ công mà các cơ quan chính 
quyền cung cấp không tồn tại giá cả thị 
trường. Hiện nay cách làm thông 
thường trên thế giới là dựa vào giá 
thành đầu vào của những dịch vụ công 
do các cơ quan chính phủ cung cấp để 
đo giá trị của chúng, trong khi giá 
thành những đầu vào này còn lâu mới 
có thể phản ánh được vai trò quan 
trọng của những dịch vụ công này trong 
phát triển kinh tế. 

Thứ hai, GDP không thể phản ánh 
sự khác biệt về chất của sự phát triển 
kinh tế. Chất lượng sản phẩm của các 
quốc gia khác nhau có sự khác biệt rất 
lớn về lượng nhãn hiệu sản phẩm, nhất 
là giữa các nước phát triển và các nước 
đang phát triển thì sự khác biệt lại càng 
rõ rệt; trình độ kỹ thuật, năng suất lao 
động, tỷ suất sinh tư bản và tỷ suất sản 

xuất tài nguyên có sự khác biệt rất lớn, 
về cường độ xả khí thải của các quốc gia 
khác nhau cũng khác biệt rất lớn. Do đó 
GDP không thể phản ánh được những 
khác biệt về chất lượng của sự phát 
triển kinh tế này. 

Thứ ba, GDP không thể phản ánh 
một cách chuẩn xác sự tăng trưởng của 
cải. Thực lực kinh tế của một quốc gia, ở 
một mức độ rất lớn, quyết định bởi nó có 
tồn lượng của cải, chứ không phải chỉ là 
của cải gia tăng mới của thời kỳ hiện 
tại; mức sống nhân dân của một quốc 
gia, ở một mức độ rất lớn quyết định bởi 
tồn lượng của cải mà nhân dân nước đó 
có, chứ không chỉ là những của cải gia 
tăng mới trong thời kỳ hiện tại. Chất 
lượng tăng trưởng kinh tế không cao sẽ 
dẫn tới tổn thất và lãng phí to lớn của 
cải, dẫn tới giảm bớt tồn lượng của cải. 
Trong tình hình này, tồn lượng của cải 
và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế không thể 
duy trì tăng trưởng đồng bộ, do đó GDP 
không thể phản ánh một cách chuẩn xác 
sự tăng trưởng của cải. 

Thứ tư, GDP không phản ánh được 
lao động việc nhà có tính phi thị trường. 
Lao động việc nhà là không thể thiếu 
được đối với đời sống nhân dân. Các 
quốc gia có trình độ phát triển kinh tế 
khác nhau thì trình độ thị trường hoá 
của lao động việc nhà tất nhiên cũng 
khác nhau. Nói chung, trình độ thị 
trường hoá lao động việc nhà của các 
nước phát triển tương đối cao, còn trình 
độ thị trường hoá lao động việc nhà của 
các nước đang phát triển tương đối thấp. 
Bất kể trình độ thị trường hoá lao động 
việc nhà cao hay thấp, bản thân những 
lao động đó đều tồn tại, thế nhưng do 
GDP chỉ tính toán lao động việc nhà 
được thị trường hoá, từ đó dẫn tới các 
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nước có trình độ phát triển kinh tế khác 
nhau mà GDP của họ lại có tính không 
thể so sánh ở một trình độ nhất định. 

GDP không thể phản ánh một cách 
toàn diện tiến bộ xã hội. Một là, GDP 
không phản ánh một cách đầy đủ vai trò 
quan trọng của dịch vụ công trong tiến 
bộ xã hội. Do GDP sử dụng giá thành 
đầu vào những dịch vụ công được cung 
cấp bởi bộ phận chính quyền thực hiện 
dịch vụ đó để đo giá trị, nó không phản 
ánh đầy đủ vai trò quan trọng của 
những dịch vụ công này trong tiến bộ xã 
hội được. Hai là, GDP không thể phản 
ánh tình trạng việc làm. Cái mà GDP 
phản ánh là thành quả cuối cùng của 
hoạt động xã hội, nhưng nó không liên 
quan tới có bao nhiêu người tham dự 
hoạt động sáng tạo thành quả sản xuất 
này, càng không liên quan tới còn có bao 
nhiêu người hy vọng tham dự hoạt động 
sản xuất này, vì thế nó không thể phản 
ánh tình trạng việc làm của một quốc 
gia. Ba là, GDP không thể phản ánh 
phân phối thu nhập có công bằng hợp lý 
hay không. GDP là một chỉ tiêu sản 
xuất, nên không thể phản ánh một cách 
hoàn chỉnh phân phối thu nhập lần đầu, 
do đó không thể phản ánh phân phối 
thu nhập của một quốc gia là có công 
bằng, hợp lý hay không. Bốn là, GDP 
không thể phản ánh tình hình cải thiện 
phúc lợi xã hội. Ví dụ như, GDP không 
thể phản ánh tình hình cải thiện về bảo 
đảm mức sống tối thiểu, bảo đảm thất 
nghiệp, bảo đảm y tế, bảo đảm nhà ở. 

GDP không thể phản ánh những 
thay đổi của tài nguyên môi trường. 
GDP là chỉ tiêu phản ánh tình hình 
phát triển kinh tế, nhưng phát triển 
kinh tế tất nhiên phải tiêu hao tài 
nguyên thiên nhiên, và cũng thường 

xuyên sinh ra ảnh hưởng mặt trái đối 
với môi trường, ví dụ như, tiêu hao tài 
nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài 
nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản; ví 
dụ như ô nhiễm nuớc, ô nhiễm không 
khí, ô nhiễm đất đai, v.v... GDP không 
phản ánh được giá thành tiêu hao tài 
nguyên và cái giá phải trả cho tổn thất 
môi trường mà phát triển kinh tế mang 
lại. GDP cũng không thể phản ánh một 
cách toàn diện hành động tự giác của 
con người đối với việc cải thiện môi 
trường thiên nhiên. Vì vậy trên thế giới 
có người đề xuất khái niệm GDP màu 
xanh, đó là một khái niệm khoa học, 
nhưng thao tác thực tế lại rất khó khăn. 
Hiện nay, trên thế giới vẫn chưa có một 
phương pháp thành thục để tính toán 
GDP màu xanh, vẫn chưa có cơ quan 
thống kê của một quốc gia nào chính 
thức công bố số liệu GDP màu xanh. 

GDP không thể phản ánh một cách 
toàn diện những thay đổi của mức sống 
nhân dân. Một là, GDP không thể phản 
ánh một cách đầy đủ vai trò trong phát 
triển kinh tế và tiến bộ xã hội trong các 
dịch vụ công như dịch vụ hành chính, 
dịch vụ giáo dục, dịch vụ khám chữa 
bệnh, v.v... từ đó nó không thể phản ánh 
một cách toàn diện ảnh hưởng của 
những cải thiện dịch vụ công này đối với 
mức sống của nhân dân. Hai là, GDP 
không thể phản ánh tình trạng việc 
làm, tình trạng phân phối thu nhập và 
tình trạng phúc lợi xã hội, do đó, nó 
không thể phản ánh được những cải 
thiện tình trạng sinh sống của nhân 
dân mà tiến bộ xã hội về những mặt này 
mang lại. Ba là, GDP không thể phản 
ánh sự thay đổi của môi trường thiên 
nhiên, do đó nó không thể phản ánh ảnh 
hưởng của tổn thất môi trường và cải 
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thiện môi trường đối với chất lượng sống 
của người dân. 

Tổng hợp những điều trình bày trên 
cho thấy, GDP vừa có vai trò quan 
trọng, song cũng có tính hạn chế rõ rệt. 
Chúng ta nên đánh giá một cách khách 
quan chỉ tiêu thống kê kinh tế vĩ mô 
này, khi nhấn mạnh vai trò của nó, 
không được xem thường tính hạn chế 
của nó; khi thấy tính hạn chế của nó, 
không được phủ định vai trò của nó. 
Chúng ta không thể tham vọng GDP có 

thể thoả mãn yêu cầu mọi mặt, trên thế 
giới này chẳng có chỉ tiêu thống kê nào 
có thể làm được điều đó. Điểm mấu chốt 
là chúng ta phải biết sử dụng GDP có 
thể làm được cái gì, không thể làm được 
cái gì, trong phạm vi dùng GDP là thích 
hợp, thì sử dụng nó một cách chính xác, 
trong những lĩnh vực vượt qua phạm vi 
dùng thích hợp của GDP thì cần phải 
phát huy vai trò của các chỉ tiêu thống 
kê thích hợp khác. 
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